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abstract 

In this article we present a technical method for the isolation of a phytosterol mixture from 
the by-product of soybean oil production  with about 4 - 5% yield and more than 90% purity. The 
phytosterol mixture product is examined by physical methods such as IR and HPLC-MS. 
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I - Mở đầu 

Cho đến nay, hàng năm Việt Nam phải nhập 
khẩu 90-95% các hoạt chất làm thuốc, 100% 
các loại thuốc có gốc steroid với những khoản 
ngoại tệ rất lớn. Trước tình hình đó chính phủ 
vừa mới phê duyệt Chương trình trọng điểm 
quốc gia về hóa - dược từ  2007 đến 2015 có 
tính đến 2020, nhằm thúc đẩy và tạo ra cú huých 
cho công nghiệp hoá - dược nước nhà phát triển, 
trong đó có nội dung chiết xuất phytosterol đậu 
tương và bán tổng hợp thuốc có gốc steroid từ 
sterol đậu tương. Sự chuyển hóa phytosterol đến 
các sản phẩm dùng làm thuốc đã được chúng tôi 
nghiên cứu từ 1988 cho đến nay. 

Năm 2003 L. §. Huy và cộng sự Viện Hóa 
học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam bắt 
đầu nghiên cứu chiết xuất phytosterol từ phế 
phụ thải công nghiệp và đã nhận được 100 g 
mẫu phytosterol đầu tiên từ phụ thải công 
nghiệp dầu đậu tương.  

Sterol trở thành nguyên liệu bán tổng hợp 
các thuốc có gốc steroid là nhờ hai nguyên 
nhân: thứ nhất sterol có trữ lượng rất lớn được 
thu hồi từ phế phụ thải công nghiệp giấy, công 

nghiệp mía đường và công nghiệp dầu đậu tương 
do vậy giá thành rẻ; thứ hai là nhờ phát minh 
một số chủng vi sinh phân cắt chọn lọc mạch 
bên các sterol đến 17- cetosteroid [1 - 22]. 

Đối với Việt Nam, trước hết phytosterol có 
thể thu hồi từ phụ thải công nghiệp dầu đậu 
tương, vì đậu tương là nông sản quan trọng thứ 3 
với sản lượng hàng trăm ngàn tấn/năm đang 
được chính phủ khuyến khích phát triển, có thể 
nói đây là nguồn nguyên liệu thế mạnh ở nước 
ta và không bao giờ cạn kiệt. 

Năm 2006, lần đầu tiên chúng tôi đã công 
bố kết quả nghiên cứu chuyển hóa vi sinh rất 
hiệu quả phytosterol Việt Nam đến 17-
cetosteroid [1]. 

Năm 2008, chúng tôi đã tiếp nhận, nghiên 
cứu hoàn thiện và đang triển khai phát triển 
công nghệ vi sinh của Nga sản xuất các 17-
cetosteroid  Androstendion (AD) và 9α-hydroxy 
AD từ phytosterol do Phòng Hóa học Steroid & 
Alkaloid- Viện Hóa học- Viện Khoa học & 
Công nghệ Việt Nam tự điều chế  [23, 24]. Điều 
này cho phép chúng ta tin tưởng rằng 
phytosterol sẽ là nguồn nguyên liệu trong nước 
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thế mạnh để bán tổng hợp các loại thuốc có gốc 
steroit. 

Trong bài báo này, lần đầu tiên chúng tôi 
thông báo chính thức những kết quả nghiên cứu 
chiết xuất tinh chế phytosterol từ phụ thải công 
nghiệp chế biến dầu đậu tương [25].  

II - thực nghiệm 

Điểm chảy được đo trên máy Boetius 
(CHDC Đức). Phổ hồng ngoại (IR) ghi trên máy 
FT-IR-IMPACT-410 dạng viên nén trong KBr. 
Phổ HPLC-MS  được ghi trên thiết bị của Mỹ 
Algilent với các điều kiện sau: dung mội 
CH2CL2/CH3CN, detector MS- Injector 6890n, 
nhiệt độ của mẫu bơm vào 250oC, nhiệt độ của 
Injector 28oC, tốc độ khí Heli 1ml/ph., lượng 
mẫu 1 mg/l, nhiệt độ ban đầu 60oC. 

Tất cả các loại dung môi, hoá chất mua loại 
của Trung Quốc. 

Kiểm tra định tính dùng bản mỏng đế nhôm 
tráng sẵn Merck 60F254.  

Các loại dung môi đều được tinh chế lại 
trước khi sử dụng. 

Quy trình chiết xuất tinh chế phytosterol từ 
phụ thải công nghiệp dầu đậu tương: 

Giai đoạn 1: Quá trình thủy phân bằng 
dung dịch kiềm nước 

Lấy 200g nguyên liệu phụ thải công nghiệp 
dầu đậu tương, thêm vào đó 18,25 g NaOH và 
18,25 ml H2O nạp hỗn hợp vào bình cầu đáy 
tròn 1 lít, 3 cổ có sinh hàn hồi lưu. 

Tiến hành khuấy đảo và gia nhiệt đến nhiệt 
độ khoảng 160 ÷ 190oC. 

Đun hỗn hợp phản ứng trong khoảng thời 
gian từ 1 ÷ 1,5 giờ thì quá trình thủy phân kết 
thúc. 

Giai đoạn 2: Quá trình trung hòa bằng dung 
dịch nước axit sulfuric 

Khi thủy phân xong, trung hòa hỗn hợp 
phản ứng bằng 98 ml H2SO4 25%. Sau đó chiết 
lấy sản phẩm phytosterol.  

Giai đoạn 3: Tinh chế sản phẩm 

Rửa 3 lần bằng H2O, mỗi lần khoảng 100 ml 
H2O, khuấy đảo trong khoảng 1 ÷  2 phút.  

Quá trình tinh chế sản phẩm: Kết tinh 
bằng hỗn hợp dung môi chọn lọc như đã dẫn ra 
ở phần ”Kết quả & Thảo luận” ở nhiệt độ +5oC. 
Sau đó tiến hành lọc lấy sản phẩm, sản phẩm thu 
được là sterol thô. Kết tinh lại sterol thô. Kết 
quả phân tích bằng sắc ký HPLC-MS và phổ IR  
đã chỉ ra sterol thu được có độ tinh khiết cao và 
hàm lượng sterol tổng số của 3 thành phần chủ 
yếu đạt tới 93,74%, khoảng 3-5% là các sterol vi 
lượng khác. Hiệu suất thu được 4,5-5% từ nguồn 
nguyên liệu phụ thải công ty dầu thực vật Cái 
Lân- Quảng Ninh. 

- Theo đúng quy trình trên, sử dụng nguyên 
liệu do Công ty Dầu thực vật Tường An- Thành 
phố Hồ Chí Minh cung cấp chỉ nhận được 
phytosterol với hiệu suất 2,5-3,0%, Điểm chảy : 
127-133oC. 

III - Kết quả và thảo luận 

Quá trình phân lập phytosterol từ phụ thải 
công nghiệp chế biến dầu đậu tương có thể chia 
ra làm 3 giai đoạn chính: 

Giai đoạn 1: Thủy phân kiềm nguyên liệu 

Giai đoạn 2: Trung hòa dịch thủy phân bằng 
dung dịch nước axit 

Giai đoạn 3: Phân ly thu nhận sản phẩm 
phytosterol thô, tinh chế bằng phương pháp kết 
tinh chọn lọc từ hỗn hợp dung môi. 

Trước hết, nghiên cứu được triển khai ở quy 
mô phòng thí nghiệm 1 lít: 

Nghiên cứu tối ưu hóa phản ứng thủy phân 
(nhiệt độ, thời gian và độ kiềm): 

+ ảnh hưởng của nhiệt độ 
Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ 

thủy phân lên hiệu suất thu hồi phytosterol được 
trình bày trong bảng 1. 

Như vậy, qua quá trình khảo sát ảnh hưởng 
của yếu tố nhiệt độ giai đoạn thủy phân nguyên 
liệu lên hiệu quả toàn bộ quá trình, chúng tôi 
nhận thấy rằng: Nhiệt độ thích hợp nhất để đạt 
được hiệu suất cao nhất phụ thuộc vào bản chất 
của nguyên liệu phụ thải được sử dụng, và đối 
với mẫu Cái Lân - Quảng Ninh thu tháng 
12/2007 nhiệt độ thích hợp nhất là 165 - 170oC, 
dưới 150oC quá trình thủy phân không thể kết 
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thúc dù kéo dài thời gian. 

+ ảnh hưởng của thời gian 

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian 
thủy phân lên hiệu suất thu hồi phytosterol được 
tóm tắt vào bảng 2. 

Bảng 1: ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất thu hồi phytosterol 

STT s
Độ kiềm 

Tỷ lệ nguyên liệu/kiềm/nước, g 

Nhiệt độ 

thủy phân, oC 

Thời gian 

thủy phân, h 

Hiệu 

suất, % 

Điểm chảy, 
oC 

1 200/18,25/18,25 <150 1-3 - - 

2 200/18,25/18,25 150 1,5 4,12 127-133 

3 200/18,25/18,25 155 1,5 4,10 128-132 

4 200/18,25/18,25 160 1,5 5,11 128-133 

5 200/18,25/18,25 165 1,5 5,01 128-134 

6 200/18,25/18,25 170 1,5 5,00 127-132 

7 200/18,25/18,25 175 1,5 4,71 127-133 

8 200/18,25/18,25 180 1,5 4,65 128-134 

9 200/18,25/18,25 185 1,5 4,75 127-132 

10 200/18,25/18,25 190 1,5 4,59 127-133 

11 200/18,25/18,25 195 1,5 4,58 128-131 

Bảng 2: ảnh hưởng của thời gian thủy phân đến hiệu suất thu hồi phytosterol 

 STT 
Độ kiềm (g) 

Tỷ lệ nguyên liệu/kiềm/nước) 

Nhiệt độ 
thủy phân, 

oC 

Thời gian 
thủy phân, 

h 

Hiệu 
suất, % 

Điểm 
chảy, 
oC 

1 200/18,25/18,25 165-170 <1,0 - - 

2 200/18,25/18,25 165-170 1,0 4,15 127-133 

3 200/18,25/18,25 165-170 1,0 4,11 128-133 

4 200/18,25/18,25 165-170 1,5 5,00 128-133 

5 200/18,25/18,25 165-170 1,5 5,10 127-132 

6 200/18,25/18,25 165-170 1,5 5,05 128-132 

7 200/18,25/18,25 165-170 2,0 4,75 126-133 

8 200/18,25/18,25 165-170 2,0 5,04 128-133 

9 200/18,25/18,25 165-170 2,0 4,41 128-133 

10 200/18,25/18,25 165-170 2,5 5,08 127-132 

11 200/18,25/18,25 165-170 2,5 4,45 126-133 

12 200/18,25/18,25 165-170 3,0 5,06 128-133 

13 200/18,25/18,25 165-170 3,0 4,34 128-132 

14 200/18,25/18,25 165-170 3,0 4,72 127-133 
 
Như vậy, thời gian tối thiểu để thực hiện quá 

trình thủy phân là 1 giờ, tuy nhiên tùy thuộc đầu 
nguyên liệu có nhiệt độ sôi cao hơn thì có thể 
phải duy trì đến 1,5 giờ. Tăng thời gian không 
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làm tăng hiệu quả toàn bộ quá trình. 
Về độ kiềm (tỷ lệ lượng kiềm được sử 

dông/nguyªn liÖu/n−íc): 

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của độ kiềm lên 
hiệu suất thu hồi phytosterol được trình bày 
trong bảng 3. 

Bảng 3: ảnh hưởng của độ kiềm đến hiệu suất thu hồi phytosterol 

STT 
Độ kiềm 

Tỷ lệ nguyên liệu/kiềm/ nước, g 

Nhiệt độ 

thủy phân, oC 

Thời gian 

thủy phân, h 

Hiệu 

suất, % 
Điểm 
chảy, oC 

1 200/18,25/18,25 165-170 1,5 5,12 126-132 

2 200/18,20/18,25 165-170 1,5 5,07 128-133 

3 200/18,00/18,25 165-170 1,5 4,02 128-134 

4 200/17,75/18,25 165-170 1,5 4,13 127-132 

5 200/17,50/18,25 165-170 1,5 4,11 128-132 

6 200/17,25/18,25 165-170 1,5 4,76 128-133 

7 200/17,00/18,25 165-170 1,5 3,12 128-133 

8 200/16,75/18,25 165-170 1,5 3,35 126-132 

9 200/18,50/18,25 165-170 1,5 4,13 127-132 

10 200/18,75/18,25 165-170 1,5 5,02 128-133 

11 200/19,00/18,25 165-170 1,5 5,23 126-133 

12 200/19,25/18,25 165-170 1,5 4,93 126-133 

13 200/19,50/18,25 165-170 1,5 5,12 127-132 

14 200/19,75/18,25 165-170 1,5 4,93 128-134 

 
Từ các kết quả nhận được chúng tôi nhận 

thấy có thể dùng độ kiềm tương tự theo tỉ lệ sau 
đây sẽ cho hiệu suất cao nhất: 200 g nguyên liệu 
phụ thải công nghiệp dầu đậu tương/18,20 - 
18,25 g NaOH /8,25 ml H2O; không cần thiết sử 
dụng độ kiềm cao hơn.  

Tối ưu hoá quá trình phân lập và tinh chế 
sản phẩm phytosterol:  

Chúng tôi cho rằng giai đoạn trung hòa hỗn 
hợp phản ứng thủy phân không quan trọng, do 
vậy chúng tôi đã tập trung hơn vào việc lựa chọn 
điều kiện tối ưu phân lập tinh chế sản phẩm. 

Kết quả khảo sát thăm dò ảnh hưởng nhiệt 
độ, dung môi kết tinh lên hiệu suất kết tinh thu 
hồi phytosterol được trình bày ở bảng 4. 

Từ kết quả nhận được chỉ ra rằng, điều kiện 
kết tinh thích hợp nhất để nhận được hiệu suất 
thu hồi sản phẩm cao, độ tinh khiết cao là: Hệ 
dung môi (CH3 )2CO: 50/MeOH 96%: 40 /H2O 
:10 (v/v/v) ở nhiệt độ 5oC. 

Một số phương pháp khác đã biết chiết xuất 
sterol từ phụ thải có nhiều giai đoạn [26], phải 
dùng dung môi đắt tiền để chiết, thậm trí dùng 
dung môi độc hại [26 - 31]. Phương pháp này ít 
giai đoạn, chỉ dùng các hóa chất dung môi 
thông dụng ít độc hại và chỉ cần loại tinh khiết 
kỹ thuật.  

Phổ IR (hình 1) cho các pic đặc trưng ở 
3433 cm-1 (νOH), 1640 cm

-1 (νC=C) và các pic đặc 
trưng ở 2938 cm-1 cho các dao động νC-H (của hệ 
thống vòng no của phân tử sterol). 

Kết quả phân tích sterol rõ ràng nhất nhờ 
phổ LC- MS. Các sắc đồ khối phổ hình 2, 3, 4 
và 5 đã chỉ ra điều này, trên sắc kí đồ hình 2 có 
3 pic đặc trưng cho 3 sterol điển hình là β-
Sitosterol (39,5%), thời gian lưu: 39,257: 
Stigmasterol (29,56%), thời gian lưu: 36,145: 
Campesterol (24,68%), thời gian lưu: 
34,499.Như vậy hàm lượng sterol tổng số của 3 
thành phần chính đạt: 93,74% 
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Bảng 4: ảnh hưởng nhiệt độ, dung môi kết tinh lên hiệu suất kết tinh thu hồi phytosterol 

STT Dung môi kết tinh 
Nhiệt độ 
kết tinh, oC 

Hiệu suất 
Phytosterol, % 

Điểm 
chảy, oC 

1a EtOH 96% +5oC 76 127-132 
1b EtOH 96% toptn 72 128-133 
2a EtOH 90% +5oC 79 127-133 
2b EtOH 90% toptn 70 127-132 
3a MeOH 96% +5oC 82 128-133 
3b MeOH 96% toptn 72 128-132 
4a (CH3 )2CO +5oC 85 126-133 
4b (CH3 )2CO toptn 73 128-132 
5a (CH3 )2CO: 50/MeOH 96%:50 +5oC 82 127-133 
5b (CH3 )2CO: 70/MeOH 96%: 30 toptn 93 127-132 
6a (CH3 )2CO: 50/MeOH 96%:30 H2O: 20 +5oC 90 127-133 
6b (CH3 )2CO: 50/MeOH 96%: 40 H2O:10 +5oC 97 128-133 
6c (CH3 )2CO:  50 /MeOH 96%:45 H2O:5 toptn 90 127-133 

 
 

 

Hình 1: Phổ IR của hỗn hợp sterol phân lập từ  phụ thải công nghiệp dầu đậu tương 

Sắc ký đồ hình 2 hoàn toàn phù hợp với tài liệu tham khảo [1]. Phổ MS cũng cho những 
thông tin bổ sung và cụ thể cho từng sterol riêng biệt: phổ MS của pic (1) cho pic ion phân tử M+ = 
414 tương ứng với β-sitosterol, phổ MS của pic (2) cho pic ion phân tử M+ = 412 tương ứng với 
stigmasterol, còn phổ MS của pic (3) cho pic ion phân tử M+ = 400 hoàn toàn trùng hợp với trọng 
lượng phân tử của campesterol. 

νC=C 

νC-H 

νOH 
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Hình 2: Phổ LC-MS của hỗn hợp sterol phân lập từ  phụ thải công nghiệp dầu đậu tương 
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Hình 3: Phổ MS của thành phần β-Sitosterol 

 
IV - Kết luận 

1. Đã nghiên cứu và hoàn thiện quy trình 
phòng thí nghiệm chiết xuất tinh chế phytosterol 
từ phụ thải công nghiệp chế biến dầu đậu tương 
của Công ty Dầu thực vật Cái Lân - Quảng Ninh 
với hiệu suất phytosterol thu được đạt 4,5 - 5,0% 
và Công ty Dầu thực vật Tường an TP Hồ Chí 
Minh với hiệu suất 2,5 - 3,0%. 

2. Sản phẩm được nhận dạng bằng điểm 
chảy và các phổ IR, HPLC-MS. 
3. Hàm lượng phytosterol tổng số của 3 

sterol chính là 93,74%: trong đóβ-sitosterol 
(39,5%), stigmasterol (29,56%), campesterol 
(24,68%), các sterol khác còn lại chiếm từ 3-
5%. 

4. Quy trình khả thi để triển khai lên quy mô 
lớn.

β-sitosterol (1) 

Stigmasterol (2) 

Campesterol (3) 
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Hình 4: Phổ MS của thành phần Stigmasterol 
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Hình 5: Phổ MS của thành phần Campesterol 
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